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Tư tưëng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng nam nữ

Tóm tắt: Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, lãnh
đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây
dựng xã hội mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn day dứt về vấn
đề giải phóng phụ nữ và thực hiện nam nữ bình quyền.
Trong bài viết này, tác giả phân tích và khái quát dòng tư
tưëng nhất quán và xuyên suốt đó của Chủ tịch Hồ Chí
Minh qua một số bài viết, bài nói chuyện chọn lọc của Ngưêi.
Các vấn đề nam nữ bình quyền, phụ nữ tự phấn đấu vư¬n
lên, vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong
việc phát huy vai trò của phụ nữ đã ®ưîc đề cập một cách cụ
thể. Đồng thời, việc đấu tranh chống bạo lực gia đình và tôn
vinh những đóng góp của phụ nữ cũng ®ưîc nhấn mạnh
trong bài viết. 
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Hồ Chí Minh về bình đẳng nam nữ.
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Nam nữ bình quyền

Đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ, bình đẳng của con ngưêi, bất kể
nam hay nữ, thuộc giai cấp tầng lớp x� hội nào, của mọi quốc gia, dân tộc
trên thế giới, là ý nguyện suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng
chính là điểm cốt lõi, là mục tiêu đấu tranh không mệt mái của Ngưêi, từ



lúc bắt đầu ra đi làm cách mạng đến khi làm chủ tịch nưíc Việt Nam Dân
chủ Cộng hoà, l�nh đạo công cuộc xây dựng lại đất nưíc. 

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập đọc tại quảng trưêng Ba Đình ngày
2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ®� trịnh trọng tuyên bố về quyền bình
đẳng của mọi ngưêi dân, ®ưîc sống tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ngưêi
®� nhắc lại những lời bất hủ trong Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1779 của
nưíc Mỹ: “Tất cả mọi ngưêi sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho
họ những quyền không ai có thể xâm phạm ®ưîc, trong những quyền ấy,
có quyền ®ưîc sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” (T1,
tr.351).

Hồ Chủ Tịch cũng đề cập đến Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân
quyền của cách mạng Pháp năm 1791: “Ngưêi ta sinh ra tù do và bình
đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn ®ưîc tù do và bình đẳng về quyền lợi”
(T1, tr.151).

Để thực hiện ®ưîc mục tiêu giành độc lập, tự do, bình đẳng cho dân tộc
Việt Nam, Hồ Chủ Tịch ®� xem trọng vai trò của phụ nữ đối với sự nghiệp
này. Vì vậy Ngưêi coi việc giải phóng phụ nữ là một mục tiêu quan trọng
của cách mạng Việt Nam. Việc thực hiện nam nữ bình quyền ®ưîc quán
triệt trong ®ưêng lối, chủ trưêng, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam
từ những năm 1930, của nhà nưíc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành
từ những năm 1946 và năm 1959.

Trong cuốn §ưêng Cách Mệnh viết năm 1929, Hồ Chủ Tịch ®� lưu ý:
“Ông Các Mác nói rằng: Ai ®� biết lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang x�
hội mà không có phụ nữ giúp vào, thì chắc không làm nổi. Xem tư tưëng
và việc làm của đàn bà, con gái thì biết x� hội tiến bộ ra thế nào” (T1,
tr.264-265).

Trong Chánh cư¬ng vắn tắt của Đảng cộng sản viết năm 1930, khi bàn
về chủ trư¬ng làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để
đi tới x� hội cộng sản, Hồ Chủ tịch nói rõ: “Về phư¬ng diện x� hội thì nam
nữ bình quyền” (T1, tr.301) đó là một mục tiêu của cuộc cách mạng này.

Trong Lời kêu gọi (nhân dịp thành lập Đảng cộng sản Việt Nam) viết
năm 1930, Ngưêi kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học
sinh gia nhập Đảng Cộng sản, ủng hộ Đảng, đi theo Đảng, và cũng nêu rõ
một điểm trong chư¬ng trình hành động của Đảng là “Thực hiện nam nữ
bình quyền” (điểm thứ 10) (T1, tr.308).

Trong bài thơ viết về “Lịch sử nưíc ta” - Hồ Chí Minh ca tụng công lao
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to lớn của các nữ anh hùng ®� làm nên sự nghiệp vẻ vang trong cuộc đấu
tranh giành độc lập cho đất nưíc, qua mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc
Việt Nam.

Ngưêi ca tông Hai Bà Trưng

“Hai Bà Trưng có đại tài,

Phất cờ khởi nghĩa, giết ngưêi tà gian.

Ra tay khôi phục giang sơn

Tiếng thơm đài tạc đá vàng nưíc ta”.

Ngưêi ca tụng Bà Triệu Âu

“Tỉnh Thanh Hoá có một bà,

Tên là Triệu Âu, tuổi vừa đôi mư¬i.

Tài năng dòng cảm hơn ngưêi

Khoẻ binh cứu nưíc muôn đời lưu phư¬ng.

Phụ nữ ta chẳng tầm thưêng

Đánh Đông, dẹp Bắc, làm gư¬ng để đời”.

Ngưêi ca tụng bà Bùi Thị Xuân.

“Tưíng Tây Sơn có một bà,

Bùi là nguyên họ, tên là Thị Xuân

Tay bà Thống đốc ba quân

Đánh hơn mấy trận, địch nhân liệt là”.

và Hồ Chủ Tịch kêu gọi:

“Bất kỳ nam nữ, giàu nghèo

Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn

Ngưêi góp sức, kẻ giúp tiền,

Cùng nhau giành lấy chủ quyền của ta

Trên vì nưíc, dưíi vì nhà

ấy là sự nghiệp, ấy là công danh

Dân ta xin nhớ chữ đồng

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” (T1, tr.328, 331,
334).   

Ngưêi nhấn mạnh đến tính cấp bách và quan trọng của việc giải phóng
phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền trong cuộc đấu tranh cách mạng,
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nhằm đảm bảo thắng lợi cho công cuộc giành độc lập dân tộc và xây dựng
x� hội mới.

Theo Ngưêi: “Nãi phụ nữ là nói phần nửa của x� hội. Nếu không giải
phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài ngưêi. Nếu không giải
phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa x� hội chỉ một nửa” (T2, tr.110).

Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số nưíc ta, là một lực lưîng lao động
hết sức đông đảo, đặc biệt trong ngành nông nghiệp và công nghiệp,
thư¬ng nghiệp, những ngành chủ chốt của nền kinh tế quốc dân. Họ lại có
vai trò quan trọng trong gia đình, không giải phóng phụ nữ thì không thể
giải phóng ®ưîc dân tộc ta.

Hiểu rõ nỗi thống khổ của phụ nữ và sự ràng buộc của x� hội cũ đối
với họ, Hồ Chí Minh chỉ rõ: Để giải phóng phụ nữ phải có sự góp sức của
tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể quần chúng, đồng thời
phải có sự đấu tranh của bản thân phụ nữ.

Từ đó nổi lên tầm quan trọng của việc phải thức tỉnh phụ nữ, để họ dám
đứng lên đấu tranh giành quyền bình đẳng cho bản thân. Cần bồi dưìng
cho họ lòng tin lớn, niềm tự hào, ý chí dòng cảm để cư¬ng quyết đòi
quyền lợi chính đáng của mình, trong gia đình, ngoài x� hội.

Phụ nữ cần học tập, phải đấu tranh  

Để có sức mạnh đấu tranh và phư¬ng pháp đấu tranh có hiệu quả, đòi
hái ngưêi phụ nữ phải có những kiến thức cần thiết, phải biết chữ và ®ưîc
học hành.

Ngưêi nãi: “Về phần mình chị em phụ nữ không nên ngồi chờ Chính
phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình, mà tự mình phải tự cưêng,
phải đấu tranh” (T2, tr.111).

Nạn thất học, tình trạng thiếu kiến thức về mọi mặt là hiện tưîng phổ
biến của nhân dân lao động nưíc ta dưíi sự cai trị của bạn thực dân Pháp
trưíc đây. Với chính sách ngu dân của chúng, đặc biệt đối với phụ nữ và
ở nông thôn, nạn thất học so với số ngưêi trong nưíc là 95%, nghĩa là hầu
hết ngưêi Việt Nam là mù chữ (T1, tr.367).

Vì vậy bưíc vào công cuộc xây dựng x� hội mới, Hồ Chủ Tịch rất chú
ý đến việc chống nạn mù chữ trong nhân dân ta, đặc biệt đối với phụ nữ.
Ngưêi nãi:

“Mọi ngưêi Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của
mình, phải có kiến thức mới có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nưíc
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nhà và trưíc hết phải biết đọc, biết viết chữ”.

“Phụ nữ càng cần phải học, ®� lâu chị em bị kìm h�m, đây là lúc chị
em phải cố gắng để kịp nam giới, để xứng đáng là một phần tử trong nưíc
có quyền bầu cử ra ứng cử” (T1, tr.368). Ngưêi còn nhắc “nam nữ học tập
lẫn nhau” (T1, tr.482).

Như vậy Hồ Chủ Tịch ®� chó ý đến hai nhưîc điểm cơ bản của phụ nữ
là thiếu tự tin và thiếu kiến thức, do ảnh hưëng của x� hội cũ để lại.

Phụ nữ thưêng thiếu lòng tự tin, nhút nhát, an phận chịu đựng những
thiệt thòi, áp bức đối với mình vì cho rằng số phận ngưêi phụ nữ từ xưa
đến nay là như vậy, phải chấp nhận; mình có phản đối, đấu tranh còng
chẳng ®ưîc gì đâu, lại chỉ gây thêm sự bất ổn trong gia đình và ngoài x�
hội.

Tình trạng thiếu kiến thức của phụ nữ do nạn thất học, bị mù chữ cũng
là tình trạng phổ biến, quen thuộc đối với phụ nữ, đặc biệt ở nông thôn.
Họ cũng ngại học, cho rằng học chữ khó, mình lại bận công việc gia đình,
con cái, không có thì giờ đi học v.v.. Vì vậy quá trình vận động phụ nữ đi
học các lớp xoá mù chữ cũng không phải là dễ dàng, suôn sẻ.

Vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể

Ngoài x� hội, Hồ Chủ Tịch cũng rất chú ý đến việc đấu tranh chống
bệnh thành kiến hẹp hòi của nam giới đối với phụ nữ là không muốn để
chị em vư¬n lên chiếm các vị trí quan trọng trong các ngành nghề. Trong
bài nói chuyện tại lớp bồi dưìng cán bộ l�nh đạo cấp huyện, Ngưêi ®�
nhấn mạnh: “Bác mong rằng các đồng chí thật sự sửa chữa bệnh thành
kiến hẹp hòi đối với phụ nữ”.

“Các cô, nhất là các cô ở huyện, phải đấu tranh mạnh vì các cô không
đấu tranh thì những đồng chí nam có thành kiến với phụ nữ sẽ không tích
cực sửa chữa” (T2, tr.447).

Thái độ của các cấp chính quyền, của cộng đồng x� hội, của nam giới
ở nhiều nơi chưa ủng hộ việc thực hiện quyền bình đẳng nam nữ, mặc dù
Hiến pháp nưíc ta ®� ban hành vấn đề này từ lâu. Họ chưa chó ý hỗ trợ,
tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ ®ưîc hưëng quyền bình đẳng trong gia
đình, ngoài x� hội. Việc giao phó các chức vụ công tác quan trọng cho phụ
nữ còn gặp nhiều cản trở, khó khăn do thành kiến hẹp hòi của cán bộ nam.
Vì vậy như Hồ Chủ Tịch ®� nhắc nhở, phụ nữ phải kiên cưêng, dòng cảm,
có ý chí vư¬n lên không mệt mái, vưît qua mọi khó khăn, trở ngại, đấu
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tranh giành quyền bình đẳng chính đáng của mình, để xứng đáng làm
công dân bình đẳng, tự do của nưíc Việt Nam mới, độc lập, tự do, dân
chủ.

Nhưng trở ngại chính là áp lực của gia đình, chồng con với các phản
ứng tiêu cực, chống lại ý chí đấu tranh đòi xoá bỏ sự phân biệt đối xử bất
công đối với chị em phụ nữ trong gia đình, ngoài x� hội. Thái độ của cộng
đồng x� hội các cấp chính quyền ở nhiều nơi chưa ủng hộ ngưêi phụ nữ,
chưa hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình họ đòi quyền bình
đẳng nam nữ. Môi trưêng x� hội bao quanh ở thôn xóm, phố phưêng thì
thê ¬, không can thiệp giúp đỡ họ. Tư tưëng thành kiến hẹp hòi của nam
giới còn ngự trị ở nhiều nơi.

Chính vì vậy Hồ Chủ tịch ®� nhấn mạnh: để giải phóng phụ nữ cần có
sự góp sức tích cực của các tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể quần
chúng trong việc thực hiện quyền bình đẳng nam nữ. Hồ Chủ Tịch nhấn
mạnh cần đấu tranh chống những thành kiến hẹp hòi của nam giới đối với
phụ nữ như việc nam giới không muốn cất nhắc, phân công phụ nữ vào các
chức vụ cần thiết dù chị em có đủ khả năng; họ không chú ý bồi dưìng
năng lực, cung cấp kiến thức cho phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho chị
em ®ưîc học hành, ®ưîc đi dự các hội nghị cần thiết.

Nhận xét ở Hội nghị bồi dưìng cán bộ l�nh đạo cấp huyện, có 288 đại
biểu, chỉ có 16 đại biểu nữ, Hồ Chủ Tịch ®� phê bình:

“Cán bộ nữ ít như vậy là một thiếu xót. Các đồng chí phụ trách lớp học
chưa quan tâm đến việc bồi dưìng cán bộ nữ. Đây là một thiếu xót chung
ở trong Đảng. Nhiều ngưêi chưa đánh giá đúng khả năng của phụ nữ, hay
thành kiến, hẹp hòi. Như vậy là sai. Hiện nay có nhiều phụ nữ tham gia
công tác l�nh đạo ở cơ sở, nhiều ngưêi làm công tác rất giỏi” (T2, tr.446).

Trong Hội nghị các dân tộc trong cả nưíc đoàn kết xây dựng chủ nghĩa
x� hội và bảo vệ Tổ quốc, Hồ Chủ Tịch ®� phê bình: “Cả Hội nghị có hơn
200 đại biểu, thế mà chỉ có 5 phụ nữ, trong 5 phụ nữ lại không có một phụ
nữ dân tộc thiểu số nào. Trong lúc còn công tác bí mật, trưíc Cách mạng
tháng 8, trong kháng chiến các chị em phụ nữ miền núi rất anh dũng bảo
vệ cán bộ, giúp đỡ cách mạng. Hồi đó báo của Mặt trận Việt Minh, nếu
không có phụ nữ thì không ra ®ưîc đâu. Trong việc đề phòng bọn mật
thám, phụ nữ có công rất lớn…”.

“Trong mọi mặt hoạt dộng cách mạng, phụ nữ các dân tộc thiểu số đều
có đóng góp lớn. Một cuộc họp như thế này mà quên mất vai trò của phụ
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nữ thì chắc ở các địa phư¬ng các chú cũng quên mất vai trò phụ nữ” (T2,
tr.295, 296).

Hồ Chủ Tịch căn dặn “phải chú ý cân nhắc cán bộ nữ vào các cơ quan
l�nh đạo, nhất là các ngành hoạt động thích hợp với phụ nữ” (T2, tr.402).

Theo Ngưêi cần phát huy sức mạnh của lao động nữ trong xây dựng x�
hội mới, bởi vì họ chiếm số lưîng đông đảo rất cần mẫn, chịu khó thưêng
tham gia sản xuất trực tiếp trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp v.v.
Đồng thời cần chú ý đến sức khoẻ của phụ nữ, phân công việc làm cho chị
em hợp lý, chó ý đến chức năng sinh đẻ và nuôi dưìng con cái của họ.
Ngưêi nãi:

“Phải chú ý đến sức lao động phụ nữ: Phụ nữ là đội quân lao động rất
đông. Phải giữ gìn sức khoẻ cho phụ nữ để chị em tham gia sản xuất ®ưîc
tốt. Ví dụ: khi phụ nữ có kinh thì hợp tác x� chớ phân công cho họ đi làm
ở chỗ ruộng sâu, nưíc rét. Các hợp tác x� phải có những tổ giữ trẻ tốt để
phụ nữ có con mọn có chỗ giữ các cháu để yên tâm lao động” (T.2, tr.439).

Hồ Chủ Tịch lại nhấn mạnh phải kính trọng phụ nữ. Ngưêi nãi: “Mét
điều nữa Bác cần nói là: phải kính trọng phụ nữ. Chúng ta làm cách mạng
là để tranh lấy bình quyền, bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau.
Lªnin dạy chúng ta: phụ nữ là một nửa x� hội. Nếu phụ nữ chưa ®ưîc giải
phóng thì x� hội chưa ®ưîc giải phóng. Phụ nữ thì phải tự mình phấn đấu
giữ gìn quyền bình đẳng với đàn ông. Đàn ông phải kính trọng phụ nữ”.
(T2, tr.439).

Đấu tranh chống bạo lực gia đình 

Trong gia đình, sự bình đẳng giữa vợ và chồng về quyền lợi và nghĩa
vụ là hết sức quan trọng để xây dựng hạnh phúc êm ấm. Ngưêi phụ nữ phải
chủ động, tính cực đấu tranh để Luật Hôn nhân và Gia đình ®ưîc thực hiện
tốt. Theo Ngưêi: “Luật lấy vợ, lấy chồng nhằm giải phóng phụ nữ là giải
phóng phần nửa x� hội, giải phóng ngưêi đàn bà, đồng thời phải tiêu diệt
tư tưëng phong kiến, tư tưëng tư sản trong ngưêi đàn ông” (T2, tr.111).

Bác hiểu ®ưîc tư tưëng bảo thủ, tâm lý ích kỷ của nhiều nam giới, từ
xưa đến nay vÉn coi thưêng phụ nữ, cho rằng chị em chỉ ở xã bếp, cơm
nưíc, nuôi con, có hiểu gì về việc nưíc, việc x� hội. Một số ngưêi chồng
còn sử dụng bạo lực đánh chửi vợ. Hồ Chủ Tịch rất phẫn nộ trưíc hiện
tưîng này.

Ngưêi nói: “Bác nghe nãi vẫn có ngưêi đánh chửi vợ! Đó là một điều
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đáng xấu hổ. Như thế thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng? Như thế là phạm
pháp, là cực kỳ d� man, chi bộ Đảng phải giáo dục đảng viên và nhân dân
về quyền bình đẳng giữa vợ chồng. Đoàn thể phụ nữ và thanh niên phải
bảo ban nhau cách cư cử hoà thuận trong gia đình, Bác mong rằng từ nay
về sau họ không còn thói xấu đánh chửi vợ mình” (T2, tr.439).

Đáng buồn là đến nay trong x� hội ta, nạn bạo lực của ngưêi chồng đối
với vợ, của ngưêi cha đối với con cái vẫn tồn tại trong nhiều gia đình, mặc
dù nhà nưíc Việt Nam ®� ban hành Luật Chống bạo lực gia đình từ năm
2007.

Hiện nay quyền làm chủ của cá nhân, các nguyên tắc bình đẳng dân
chủ, công bằng x� hội ®ưîc pháp luật nưíc ta bảo vệ và yêu cầu mọi công
dân phải tôn trọng và thực hiện. Do đó cần thực hiện những nguyên tắc đó
như thế nào cho hợp tình, hợp lý trong gia đình, không cứng nhắc. Nhưng
cũng không thể để cho thãi quen gia trưëng, trọng nam khinh nữ đầu độc
mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, ngoài x� hội.

Tôn vinh thành thành tích của phụ nữ

Hồ Chủ Tịch tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với các nữ liệt sĩ ®� hy
sinh cho Tổ quốc. Trong bức thư gửi phụ nữ nhân dịp kỷ niệm Hai Bà
Trưng và ngày Quốc tế Phụ nữ 3 tháng 3 năm 1952, Ngưêi viết:

“Nhân dịp 8/3, tôi kính cẩn nghiêng mình trưíc linh hồn các nữ liệt sĩ
®� hy sinh cho Tổ quốc. Tôi kính chào các bà mẹ có con trong bộ đội và
các bà mẹ cùng vợ con của các liệt sĩ. Trong cuộc kháng chiến to lớn của
dân tộc ta, phụ nữ ta đang giành một phần quan trọng… Non sông gấm
vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt
đẹp rự rỡ” (T.1, tr.503, 504).

Trong Báo cáo tại Hội nghị chính trị đặc biệt họp tháng 3 năm 1964,
Hồ Chủ Tịch ®� đề cao những thành tích của phụ nữ trong sản xuất, xây
dựng x� hội mới.

“Phụ nữ ta có thành tích lớn trong sản xuất nông nghiệp và công
nghiệp, có nhiều anh hùng, chiến sĩ thi đua, đội trưëng sản xuất trong các
nhà máy, chủ nhiệm hợp tác x�, đội trưëng dân quân, bác sĩ, giáo viên rất
giỏi”. (T2, tr.317).

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam tháng 10/1966, Hồ Chủ Tịch ®� khen ngợi và khuyến khích phong
trào phụ nữ ba đảm đang ở miền Bắc và phong trào 5 tốt của phụ nữ miền

10 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 20, số 2, tr. 3-11



Nam. Ngưêi nãi: “Phong trào “năm tốt” của phụ nữ miền Nam, phong trào
“ba đảm đang” của phụ nữ miền Bắc là phong trào yêu nưíc nồng nàn và
rộng khắp, lôi cuốn đông đảo phụ nữ hai miền thi đua sản xuất, phục vụ
chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, góp phần to lớn vào sự nghiệp chống Mỹ,
cứu nưíc của toàn dân” (T2, tr.434).

Truyền thống yêu nưíc của phụ nữ Việt Nam từ xa xưa đến nay vÉn
®ưîc tiếp nối. Mỗi khi đất nưíc gặp lâm nguy thì phụ nữ ®� sẵn sàng đứng
lên chiến đấu. Ngưêi nói: “Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ
khởi nghĩa đánh giặc cứu dân, đến ngày nay mỗi khi nưíc nhà gặp nguy
nan, thì phụ nữ ta đều hăng hái tiến lên, góp phần xứng đáng của mình vào
sự nghiệp giải phóng dân tộc. Do đó, ta có câu tục ngữ rất hùng hồn “giặc
đến nhà đàn bà cũng đánh” (T2, tr.433-436).

Hồ Chủ Tịch ®ưa ra lời kết luận mạnh mẽ, khẳng định phẩm chất tốt
đẹp của phụ nữ Việt Nam. “Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam chí Bắc, từ
trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng” (T2, tr.433-436). Ngưêi ®�
hết sức tin tưëng vào ý chí cách mạng, tinh thần sẵn sàng hy sinh và khả
năng cống hiến của phụ nữ Việt Nam cho công cuộc giải phóng dân tộc
và xây dựng lại đất nưíc.

Nhìn chung lại, tư tưëng nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất
xem trọng vai trò của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc kháng chiến và
kiến quốc ở nưíc ta, Ngưêi đề cao công lao của phụ nữ, ca tụng những
thành tích chị em ®� đạt ®ưîc, đồng thời lại rất thông cảm với những thiệt
thòi chị em đang còn phải gánh chịu. Ngưêi kiên quyết đòi thực hiện
quyền bình đẳng nam nữ trong gia đình, ngoài x� hội.

Chóng ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị l�nh tô kính yêu, Ngưêi cha
già của dân tộc. Ngưêi ®� tuyệt đối chiến đấu cho nền độc lập tự do của
dân tộc, cho việc xác lập x� hội công bằng - dân chủ, văn minh, bình đẳng
giữa nam và nữ. �

Tài liệu tham khảo

Hồ Chí Minh Tuyển tập.1980. Nxb Sự thật, Hà Nội, Tập 1, Tập 2.  

Lê Thi 11


